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Khu vực Tây Thái Bình Dương gồm 37 quốc gia, trong 

đó có Việt Nam. Trong số 1,8 triệu người ở khu vực này, 

có 21 triệu người (91,8%) được tiếp cận với dịch vụ y tế 

và người đỡ đẻ có kĩ năng, còn hơn 2 triệu người (8,2%) 

không có được cơ hội trên (WHO, 2013).

Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ gặp rủi ro nhất 

trong quá trình chuyển dạ, sinh đẻ và hậu sản. Cứ mỗi 

2 phút, có một trẻ sơ sinh tử vong trên thế giới. Năm 

2012, có 231.000 trẻ sơ sinh chết trong vòng 28 ngày 

đầu sau sinh. Tỉ lệ tử vong sơ sinh (trên 1.000 ca sinh 

sống) ở Lào là 27, Campuchia là 18, Philippines là 14, 

Việt Nam là 12 và Trung Quốc là 9. Tử vong sơ sinh 

chiếm 55% số ca tử vong trẻ em dưới 5 tuổi.

Khoảng 2/3 tử vong sơ sinh xảy ra trong vòng 3 ngày 

đầu sau sinh do những biến chứng của sinh non, cân 

nặng thấp, sinh ngạt và nhiễm trùng sơ sinh. Rất nhiều  

ca tử vong này có thể phòng ngừa được bằng những 

hành động đơn giản. Bằng chứng khoa học đã chỉ ra 

rằng dự phòng tử vong sơ sinh là khả thi với việc cung 

cấp chăm sóc thường qui chất lượng cao không chỉ tập 

trung vào thời gian hậu sản, mà ở cả thời điểm chuyển 

dạ và sinh (Obara và Sobel, 2014). Một điều quan trọng 

là dù ở những nơi thai phụ có thể tiếp cận với dịch vụ 

y tế và người đỡ đẻ có kĩ năng, chất lượng của những 

chăm sóc thiết yếu cần phải được đảm bảo trong những 

thời khắc quan trọng.

Nhiều chiến lược đã được xây dựng để cải thiện tình 

trạng trên như "Every Newborn: An Action Plan to End 

Preventable Deaths (2014)" (Hành động để kết thúc 

CẬP NHẬT VỀ 
CHĂM SÓC THIẾT YẾU 
SAU SINH

ThS. Nguyễn Thảo Quyên
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 Khuyến khích sự hiện diện của 
NVYT / người đồng hành trong 
cuộc sinh

 Khuyến khích thai phụ:
 Di chuyển nếu muốn và duy 
trì tư thế thoải mái nhất

 Ăn thức ăn nhẹ và sử dụng 
chất lỏng qua đường miệng

 Làm trống bàng quang
 Mỗi 30 phút đo mạch, nhịp 
thở, cơn co, tim thai

 Mỗi 2 giờ đo thân nhiệt
 Mỗi 4 giờ đo huyết áp           
và khám cổ tử cung

 Chuẩn bị cho cuộc sinh
 Điều chỉnh nhiệt độ phòng 
25-280C

 Đảm bảo không có gió lùa
 Đảm bảo sự riêng tư cho thai phụ
 NVYT giới thiệu với thai phụ và 
người đồng hành

 Giải thích về chăm sóc thiết 
yếu sau sinh

 Rửa tay
 Chuẩn bị dụng cụ đỡ sinh và 
bồn khử nhiễm - dung dịch 
Plus 0,5% chlorine

 Trải khăn khô lên bụng thai phụ
 Chuẩn bị bàn hồi sức sơ sinh

 Nhân viên y tế (NVYT) giới thiệu với bà mẹ
 Khai thác bệnh sử và kế hoạch sinh đẻ
 Kiểm tra các xét nghiệm cận lâm sàng 
bao gồm: giang mai và HIV

 Tìm hiểu mong muốn của thai phụ về 
người đỡ sinh

 Rửa tay
 Khám sản phụ, đo dấu sinh hiệu
 Đánh giá tim thai
 Đánh giá sự hiện diện và giai đoạn của 
chuyển dạ

 Vẽ partograph khi cổ tử cung >_ 4cm

Nếu huyết áp tâm trương 
>_ 100mmHg và protein 
niệu 3+ hoặc huyết áp 
tâm trương >_ 90mmHg và 
protein niệu 2+ kèm theo 
1 trong các dấu hiệu sau:
 Nhức đầu
 Nhìn mờ
 Đau thượng vị

 Steroid và giảm co nếu không 
chống chỉ định

 Kháng sinh cho vỡ ối sớm
 Kêu gọi giúp đỡ
 Chuẩn bị chăm sóc trẻ sinh non

 Kháng sinh
 Đỡ sinh và chuyển viện
 Lập kế hoạch chăm sóc sơ sinh
 Thuốc kháng HIV
 Penicillin

 Ổn định
 Mổ lấy thai

 Ổn định
 Giúp sinh bằng giác hút 
hoặc forceps nếu không 
có chống chỉ định

Huyết áp tâm trương >_ 90 qua 2 lần đo và 
protein niệu >_ 2+? 

Có một trong những dấu hiệu sau?
 Thân nhiệt mẹ > 380C
 Dịch âm đạo có mùi hôi
 Ối vỡ > 18 giờ
 HIV hoặc giang mai dương tính

Thai ở kiểu thế ngang? Xuất huyết âm đạo?
(nếu có, không khám âm đạo)

Có một trong những dấu hiệu sau?	
 Cơn co liên tục
 Đau liên tục giữa các cơn co
 Đau đột ngột và dữ dội ở bụng
 Xuất hiện vòng thắt eo

Chuyển dạ kéo dài > 24 giờ

Đường biểu diễn độ mở cổ tử cung có cắt 
đường hành động trên partograph?

Tuổi thai < 36 tuần?

Khi tầng sinh môn giãn nở:
 Rửa tay
 Đeo 2 găng nếu đỡ đẻ một 
mình

 Động viên, hướng dẫn thai phụ 
rặn khi có cơn co
 Không thực hiện cắt tầng 
sinh môn thường qui

Chăm sóc thiết yếu sơ sinh

Dùng magnesium 
sulfateỔn định

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không Sau đó

Sa
u 

đo
ù

Có

Có Sau đó

Sau đó

Sau đó

Sau đó

Có

Có

Có

Có

Sơ đồ 1. Chuẩn bị cho chuyển dạ 
(Nguồn: World Health Organization (2014). Early essential newborn care - clinical practice pocket guide)
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 Đọc to thời gian sinh và giới tính của trẻ
 Chuyển trẻ đến khăn khô đã chuẩn bị sẵn trên bụng mẹ
 Bắt đầu lau khô trẻ trong vòng 5 giây sau sinh theo thứ tự:
 Mắt, mặt, đầu, thân mình, lưng, tay, chân
 Đánh giá hô hấp trong quá trình lau khô

 Bỏ khăn ướt, da kề da
 Phủ khăn khô lên trẻ và đội mũ cho trẻ
 Không thực hiện hút nhớt thường qui

 Tiếp tục da kề da
 Tiêm bắp 10 đơn vị oxytocin sau khi loại trừ sự tồn tại của thai thứ 2 
và báo với bà mẹ, tháo bỏ găng thứ 1 (nếu đỡ đẻ 1 mình)

 Kẹp, cắt rốn khi rốn ngưng đập, không sớm hơn 1 phút
 Không tách rời mẹ-con trong ít nhất 60 phút, trừ trường hợp bà mẹ 
khó thở hoặc cần cấp cứu

 Khuyến khích bà mẹ cho trẻ bú khi có các dấu hiệu đòi bú
 Chăm sóc mắt (trước 1 giờ)
 Theo dõi trẻ mỗi 15 phút
 Không tắm trẻ trước 24 giờ tuổi thai

Sau khi trẻ đã tự động rời vú mẹ:
 Khám trẻ
 Cân và ghi hồ sơ

Trẻ có thở gấp hoặc ngưng thở?

Trẻ có dấu hiệu bệnh lí?

Tiêm vitamin K, vaccine viêm gan B và BCG

Trẻ có những vấn đề khác?

Chăm sóc hậu sản thường qui – khám trẻ trở lại trước khi cho xuất viện

Tư vấn và xuất viện – không xuất viện trước 24 giờ sau sinh

Trẻ có:
 Dấu hiệu nguy hiểm
 Vàng da

Tiến hành cấp cứu

Hồi sức sơ sinh

Tiến hành cấp cứu

Xử lí các vấn đề

Khám trẻ và 
tiến hành cấp cứu

Hồi sức sơ sinh:
 Kẹp và cắt rốn
 Thông khí

Trẻ có 1 trong các yếu tố sau:
 Cân nặng < 1.500g
 Có dấu hiệu nguy hiểm?
 Bú khó?

Không

Không

SINH

30 GIÂY

01 PHÚT

90 PHÚT

24 GIỜ

Không

Không

Không

Có

Có

Có

Có

Có

Sơ đồ 2. Chăm sóc thiết yếu sau sinh 
(Nguồn: World Health Organization (2014). Early essential newborn care - clinical practice pocket guide) 

Sau đó

Sau đó

Sau đó
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những cái chết có thể phòng ngừa được cho tất cả 

sô sinh) và Action Plan for Healthy Newborn Infants 

in the Western Pacific Region (2014-2020) (Kế hoạch 

hành động cho trẻ khỏe mạnh ở khu vực Tây Thái Bình 

Dương) bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quĩ Nhi 

đồng Liên hiệp quốc (UNICEF). Gần đây nhất là Early 

Essential Newborn Care (Chăm sóc thiết yếu sơ sinh 

sớm) và First Embrace (Cái ôm đầu tiên) được giới thiệu 

đến cán bộ y tế theo đề nghị của WHO với những bước 

chăm sóc cho bà mẹ trong chuyển dạ, khi sinh và chăm 

sóc cho trẻ ngay sau sinh. Những hướng dẫn hiệu quả 

và “giá rẻ” này có thể dễ dàng được áp dụng ở mức 

độ cộng đồng. “Cái ôm đầu tiên” là một bước đơn giản 

nhưng cực kì quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong 

chăm sóc sơ sinh ngay sau sinh bằng cách tập trung 

vào việc tối đa hóa sự tiếp xúc mẹ-con, đã được chứng 

minh là góp phần cải thiện một cách có ý nghĩa sức 

khỏe của mẹ và con.

Có thể thấy điểm mới trong thực hành chăm sóc thiết 

yếu sơ sinh được khuyến cáo là việc kẹp và cắt dây rốn 

muộn. Can thiệp này đã được chứng minh là đem lại 

nhiều lợi ích cho trẻ. Vì bánh nhau tiếp tục thực hiện trao 

đổi khí sau khi sinh, trẻ sẽ nhận được lợi ích nhiều nhất 

từ lượng máu được cung cấp thêm bởi việc trì hoãn cắt 

dây rốn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng ở trẻ đủ tháng, máu truyền từ 

bánh nhau qua trẻ khoảng 80mL trong vòng 1 phút 

sau sinh và đạt 100mL trong vòng 3 phút (Yao và Lind, 

1977; Linderkamp, 1987; Linderkamp và cs., 1992). 

Lượng máu này giúp cung cấp thêm sắt tương đương 

với 40-50 mg/kg trọng lượng cơ thể. Ngoài ra, lượng này 

cùng với lượng sắt sẵn có trong cơ thể (khoảng 75 mg/kg 

trọng lượng cơ thể) sẽ giúp dự phòng thiếu hụt sắt trong 

năm đầu tiên của trẻ (Pisacane, 1996).

Những lợi ích này đặc biệt càng có ý nghĩa ở trẻ non 

tháng. Trong một tổng quan hệ thống với 10 thử 

nghiệm lâm sàng so sánh giữa kẹp dây rốn sớm và 

muộn trên 454 trẻ sinh non (< 37 tuần tuổi thai), không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm về 

pH máu cuống rốn (khác biệt trung bình 0,01; 95% CI 

-0,03 đến 0,05), điểm Apgar (RR cho 5 phút Apgar dưới 

8, 1,17; 95% CI 0,62-2,2) và nhiệt độ cơ thể (khác biệt 

trung bình 0,140C; 95% CI -0,31 đến 0,03) (Aladangady 

và cs., 2006; Rabe, 2008). Lợi ích của việc trì hoãn kẹp 

dây rốn bao gồm: giảm nguy cơ truyền máu (RR = 0,39, 

95% CI 0,18-0,85) và thiếu máu (RR = 0,49, 95% CI 

0,31-0,81). Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tử vong 

sơ sinh (RR = 0,71, CI 95% CI 0,3-1,69), nhưng việc 

giảm tỉ lệ xuất huyết não thất đáng kể với kẹp dây rốn 

đã bị trì hoãn bởi 7 trong 10 nghiên cứu được công bố 

(RR = 0,53, 95% CI 0,35-0,79).

Ở trẻ non tháng, cắt dây rốn muộn trong ít nhất 30 giây 

giúp làm tăng nồng độ hemoglobin và hematocrit, cải 

thiện huyết áp trung bình, lượng nước tiểu, chức năng 

tim, giảm nguy cơ phải truyền máu trong suốt thời gian 

sơ sinh, giảm tỉ lệ viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết 

và xuất huyết nội sọ (Raju, 2013). Ở một số nghiên cứu, 

những trẻ được kẹp và cắt dây rốn muộn cần chiếu 

đèn nhiều hơn vì vàng da. Tuy nhiên, Cochrane (2013) 

khuyến cáo rằng nguy cơ về vàng da ở trẻ là không 

đáng lo ngại ở những nơi có thể trang bị hệ thống chiếu 

đèn và những lợi ích quan trọng khác của việc kẹp và 

cắt dây rốn muộn bao gồm: tăng cân nặng lúc sinh, 

tăng nồng độ hemoglobin và tăng nguồn dự trữ sắt cho 

đến 6 tháng sau sinh nên được xem xét hơn. Tổng quan 

hệ thống các thử nghiệm lâm sàng chỉ ra rằng kẹp và 

cắt dây rốn trong mọi trường hợp sinh nên được trì hoãn 

ít nhất 60 giây, với trẻ được đặt ở mức ngang hoặc thấp 

hơn so với bánh nhau làm giảm tỉ lệ xuất huyết nội sọ 

ở trẻ sơ sinh non tháng (Mercer và Erickson-Owens, 

2006; Rabe và cs., 2008). Ngoài ra, kéo dài thời gian 

truyền máu từ bánh nhau sang trẻ giúp hỗ trợ việc sửa 

chữa và xây dựng lại sau chấn thương từ những rối 

loạn gây ra bởi sinh non, vì máu này giàu globulin miễn 

dịch và tế bào gốc (Levy và Blickstein, 2006; Park và 

Borlongan, 2010). Mặc dù lợi ích từ tế bào gốc chưa 

được nghiên cứu nhiều, những lợi ích của việc trì hoãn 

cắt dây rốn đối với trẻ, đặc biệt là trẻ sinh non, dẫn đến 

việc cần phải xem xét sửa đổi hướng dẫn thực hành kẹp 

và cắt dây rốn sau sinh hiện nay.

Knowledge for Better Healthcare

HOẠT ĐỘNG

SGE mong muốn thực hiện sứ mệnh thông qua các 
hoạt động liên quan bệnh lạc nội mạc tử cung:

      Cập nhật và cung cấp thông tin chuyên ngành

      Huấn luyện các kỹ năng chuyên môn

      Thúc đẩy và thực hiện các nghiên cứu khoa học

SỨ MỆNH

Nâng cao kiến thức và cải thiện thực hành lâm sàng 
của cán bộ y tế về bệnh học, chẩn đoán và điều trị 
lạc nội mạc tử cung. 
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Quan niệm kẹp và cắt dây rốn sớm sẽ làm giảm nguy 

cơ băng huyết sau sinh cũng đã được chứng minh 

không còn đúng nữa. Có 15 thử nghiệm lâm sàng trên 

3.911 các cặp mẹ-con cho thấy rằng không có sự khác 

biệt có ý nghĩa về băng huyết sau sinh giữa kẹp và cắt 

dây rốn sớm so với muộn (1-3 phút) (Cochrane, 2013).

Tóm lại, chăm sóc thiết yếu sau sinh nhấn mạnh về 

việc kẹp và cắt dây rốn muộn. Điều này đã được chứng 

minh là đem lại nhiều lợi ích cho trẻ, đặc biệt là trẻ sinh 

non. Tuy nhiên, vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu về 

những lợi ích lâu dài của việc kẹp và cắt dây rốn muộn 

lên trẻ non tháng và đủ tháng (Sơ đồ 1, 2).
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      Cập nhật và cung cấp thông tin chuyên ngành

      Huấn luyện các kỹ năng chuyên môn

      Thúc đẩy và thực hiện các nghiên cứu khoa học

SỨ MỆNH

Nâng cao kiến thức và cải thiện thực hành lâm sàng 
của cán bộ y tế về bệnh học, chẩn đoán và điều trị 
lạc nội mạc tử cung. 


